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Bài 10: 

Thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép  

STAAD khả năng thiết kế hầu hết các loại cấu kiện bê tông cốt thép với mức độ thiết 

kế rất chi tiết. Khi thiết kế chương trình có khả năng tính toán ra diện tích cốt thép, Chọn 

các loại thép phù hợp và đưa ra các cách bố trí thép có thể. Chương trình cũng đưa ra 

cũng như bố trí thép đai theo yêu cầu chịu lực hay cấu tạo. Tại vị trí đầu thanh chương trình 

sẽ tính neo nếu cần thiết. Kết quả cuối cùng là sơ đồ bố trí thép, số thanh thép, chủng loại 

thép và trọng lượng thép. Trong mô đun STAAD.Pro chương trình có khả năng thiết kế cấu 

kiện bê tông cốt thép như dầm, cột, và móng bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế là ACI 

318. STAAD có khả năng lấy nội lực từ quá trình phân tích (phi tuyến hoặc tuyến tính) để 

thực hiện thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép được chỉ định. 

Các loại tiết diện chương trình có khả năng thiết kế 

 Đối với dầm Beam Dessign : hình chữ nhật, hình thang và chữ T (Rectangular, 

trapezoidal, T shape) 

 Đối với cột Colunm Dessign: hình chữ nhật, hình thang và hình tròn (Rectangular, 

Circular) 

 Đối với tấm sàn, tường Wall/Plates: các đối tượng sàn tường có chiều dầy xác định 

(finite elements) 

 

Khi thiết kế các bạn phải dùng đến các tham số, các tham số này có thể khác nhau 

đối với các bài toán. Các tham số trong STAAD lấy theo tiêu chuẩn thiết kế ACI 318. Nếu 

không thay đổi các tham số thì chương trình sẽ lấy các giá trị mặc định. Các giá trị này là 

các giá trị hay thường dùng nhất. Các tham số được ghi ở bảng dưới. 
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Tham số Giá trị mặc định Chú giải 

FYMAIN  6000 pound/in2 Giới hạn chảy của cốt thép chịu lực chính  

FYSEC  6000 pound/in2 Giới hạn chảy của loại vật liệu thép làm cốt thép 

phụ - cốt đai  

FC  4000 pound/inch2 Cường độ chịu nén trung bình của bê tông - 

chính là mác bê tông.  

CTL, CLB, 

CLS  

1.5 inch Chiều dày lớp bê tông bảo vệ phía trên, phía 

dưới và bên cạnh của tiết diện bê tông cốt thép. 

MINMAIN ∅4 Đường kính nhỏ nhất (mm) của cốt thép chính  

MINSEC  ∅4 Đường kính nhỏ nhất (mm) của cốt thép đai.  

MAXMAIN  ∅18 Đường kính lớn nhất (mm) của cốt thép chính   

SFACE  0 Khoảng cách từ nút đầu phần tử tới vị trí tại đó 

lấy giá trị lực cắt để tính cốt đai  

EFACE  0 Giống như SFACE nhưng là tại nút cuối của 

phần tử . 

REINF  0 Thông số cho biết kiểu liên kết của cốt thép đai 

trong tiết diện, nếu  =  0 tức là cốt đai được liên 

kết buộc. nếu =  1 tức là cốt đai có dạng xoắn ốc 

MMAG  1 Hệ số tăng mômen, an toàn có thể lấy giá trị >1.

WIDTH, 

DEPTH: 

*YD Chiều rộng và chiều cao của tiết diện để tính cốt 

thép khi thiết kế (mặc định sẽ lấy các giá trị 

trong phần khai báo Property). 

NSECTION 12 Số lượng mặt cắt liên tiếp trên phần tử, tại đó 

cần phải tìm mômen nguy hiểm nhất để thiết kế 

 

TRACK 

 

0 

Thông số cho biết kiểu thể hiện các kết quả tính 

toán. Track =  0 các kết quả chính được in ra 

Track  =  1 kết quả thông thường;Track =  2 thì 

tất cả các kết quả chi tiết được thể hiện.  
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Chú ý  

Nếu khi cài chương trình bạn chọn hệ đơn vị dùng là Metric thì khi khai báo đường kính 

lớn nhất hay nhỏ nhất của cốt thép thì ta khai theo đường kính có trong tiêu chuẩn (4 mm, 

6 mm, 8 mm ,12 mm..) chứ không nhập số thanh. 

Chương trình STAAD cung cấp hai dạng phân tích là P-Delta Analysis và Perform 

Analysis. Với kiểu phân tích đầu tiên thì chính xác hơn, bạn không cần nhập hệ số MMAG 

Tuy nhiên nếu dùng kiểu phân tích này thì các tải trọng đưa vào phải là các trường hợp tải 

trọng (Primary Load Case) chứ không được phép là các tổ hợp tải trọng (Load 

Combination). Khi thiết kế độ mảnh đối với cấu kiện chịu nén rất quan trọng, dựa vào liên 

kết ở hai đầu phần tử, ảnh hưởng của lực dọc, mô men, chuyển vị..chương  trình sẽ phân 

tích nội lực chính xác từ đó thiết kế cấu kiện. Với cách thứ hai là cách phân tích thông 

thường nên để an toàn người ta đưa vào hệ số tăng mômen MMAG (lấy trị số tính được 

nhân với hệ số lớn hơn 1). Chi tiết có thể tham khảo tiêu chuẩn ACI - 318 phần 10.10 & 

10.11.  

Các bước tiến hành 

 Vào sơ đồ kết cấu để phân tích: sơ đồ hình học, thuộc tính vật liệu, điều kiện biên, 

các tải trọng ... 

 Chọn các cấu kiện cần thiết kế và gán cho chung kiểu cấu kiện phù hợp (dầm, cột 

hay bản) 

 Chọn các thông số thiết kế khác (nếu khác với giá trị mặc định). Bước này là bước rất 

quan trọng vì đối với mỗi bài toán thiết kế cụ thể thường là các tham số thiết kế khác 

nhau. 

Thiết kế cấu kiện dầm. 

Cấu kiện dầm được tính toán thiết kế để chịu các biến dạng uốn, cắt và xoắn. Chương 

trình sẽ kiểm tra các trường hợp tải trọng và lựa chọn giá trị lớn nhất để vẽ biểu đồ bao sau 

đó sẽ thiết kế 

 Trong STAAD cốt thép chủ được thiết kế chỉ chịu uốn, chương trình sẽ thể hiện diện 

tích cốt thép tính được và hàm lượng tương ứng. Nếu kích thước tiết diện không đảm bảo, 

dẫn tới hàm lượng cốt thép tính toán > hàm lượng cốt thép lớn nhất, chương trình sẽ thông 

báo lỗi. 

 Chiều cao tính toán của tiết diện (ký hiệu là d) được lấy bằng chiều cao thực của tiết 

diện - (bề dày lớp bê tông bảo vệ + đường kính cốt thép đai + 1/2 đường kính cốt 

thép chủ). 
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 Khi tính toán cốt thép chịu uốn, STAAD chỉ xét tới mômen uốn Mz, bỏ qua mômen 

uốn My (trong đó y, z là các trục địa phương của tiết diện phần tử thanh). Do vậy khi 

vào sơ đồ hình học, bạn phải xác định các trục địa phương một cách phù hợp.  

 Cốt thép đai trong tiết diện luôn có hai nhánh, được thiết kế để chịu lực cắt và 

mômen xoắn. Giá trị lực cắt lấy tại các vị trí cách 2 đầu phần tử dầm các khoảng 

cách (d+SFASE) và (d+EFACE) trong đó d là chiều cao tính toán của tiết diện (được 

tính sau khi đã xác định và bố trí lượng cốt thép chủ). Nó chính là khoảng cách từ 

mép tiết diện tới tâm diện tích cốt thép chủ. 

 Chiều dài các đoạn thép neo (dạng đường cong hoặc thẳng) được xác định cho từng 

lớp thép và sẽ tuân theo các chỉ dẫn trong qui phạm tương ứng. 

Một số mục trong file kết quả trong thiết kế dầm. 

 

Tham số Chú giải 

LEVEL  Số thứ tự thép (bao gồm một hay nhiều thanh thép). 

HEIGHT  khoảng cách từ tâm của một lớp thép tới đáy dầm. 

BAR INFO  Số thanh thép và đường kính thanh của lớp thép (ví dụ 

3#18). 

FROM, TO  Các khoảng cách từ đầu lớp thép và từ cuối lớp thép tới 

nút đầu dầm. 

ANCHOR Thông số cho biết có neo cốt thép hay không. 

ROW Hàm lượng cốt thép theo tính toán. 

ROWMN, ROWMX Hàm lượng cốt thép nhỏ nhất và lớn nhất căn cứ theo 

từng qui phạm cụ thể. 

SPACING Khoảng cách đặt thép 
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Thiết kế cấu kiện cột. 

Cấu kiện cột được tính toán thiết kế để chịu lực dọc và mômen uốn theo 1 hay 2 phương 

(biaxial moment). Tiết diện cột phải có dạng vuông, chữ nhật hoặc tròn, cốt thép cột được bố trí 

đều trên tiết diện. tùy thuộc vào thông số TRACK mà dạng thể hiện kết quả sẽ khác nhau.  

Các bước thiết kế: 

 Bước 1: Tính toán diện tích thép. Trong ACI thì số lượng thép được lấy khởi đầu 1% 

để thiết kế (bài toán tính lặp) 

 Bước 2: Tra bảng chọn thép phù hợp với diện tích thép vừa tính được. 

 Tính PNMAX = 0.85 P0;  P0 là khả năng chịu lực lớn nhất của tiết diện. Chú ý rằng tải 

trọng trên cột không được vượt quá giá trị PNMAX, nếu vượt quá thì phải tăng hàm 

lượng thép nhưng không vượt quá trị số 8%. Nếu vượt quá giá trị này thì phải tăng 

kích thước cột. 

 Bước 4: Xác định khả năng chịu uốn theo từng phương Mycap, Mzcap. 

 Bước 5: Kiểm tra điều kiện  

 

Nếu cột chịu uốn theo 2 phương thì α = 1.25, theo 1 phương thì α = 1 

 Bước 6: Khi điều kiện trên thỏa mãn thì sẽ tìm cách bố trí cốt thép với số thanh thép 

đã tìm được, kiểm tra lại điều kiện dựa trên sơ đồ bố trí thép hiện tại. Nếu thỏa mãn 

thì đưa kết quả thiết kế này ra tệp tin kết quả. 

 Bước 7: Nếu thỏa mãn thì tăng diện tích cốt thép và làm lại từ bước 2 đến bước 6  

Trong File kết quả nếu để tham số TRACK là 1 thì các thông tin sau sẽ được in ra: 

P0 
Khả năng chịu nén lớn nhất của cột khi không có mômen

Pnmax Khả năng chịu lực cho phép khi thiết kế =0.85P0 

P- bal Khả năng chịu kéo trong trạng thái giới hạn 

M- bal Khả  năng chịu uốn theo trạng thái giứo hạn 

P - ten Lực kéo cho phép 

Mu Mômen uốn 

 



Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2k4   Trang 10-7 

Nguyen Van Doan ©2005                         8/4/2005 
 

Dạng File kết quả khi thiết kế cột 
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Thiết kế cấu kiện tấm bản. 

Cấu kiện dạng tấm bản phải được thể hiện dưới dạng phần tử tấm/vỏ (PLATE/SHELL). 

Cốt thép dọc chịu mômen Mx, cốt thép ngang chịu mômen My (x, y là các trục trong hệ tọa 

độ địa phương). Với thiết kế tấm bản, bạn chỉ cần vào các tham số FYMAIN, FC và 

CLEAR  
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Vidu: 

 

 

1- Vaät lieäu:  

2- Tieát dieän:  

Coät C1:          20x20 cm 

D1: 20x30 cm,   D2: 20x40 cm 

3- Taûi troïng: 

3.1. Tónh taûi 

- Troïng löôïng baûn thaân caáu kieän 

- Troïng löôïng töôøng daøy 200 cao 4 m:  gtc = 1.1 T/m (töôøng bao quanh coâng trình) 

- Tónh taûi: g = 0.3 [T/m2] 

3.2. Hoaït taûi:    p= 0.2 [T/m2] 

 

 

 

 

 

 

 



Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2k4   Trang 10-10 

Nguyen Van Doan ©2005                         8/4/2005 
 

1. Về bê tông: 
 
* Với ACI 318:  
Độ bền tính toán fc = (0.85~0.86)*f'c  
(f'c: độ bền bê tông hay giới hạn bền)  
 
* Với TCVN 5574 - 1991:  
Cường độ tính toán Rn = (0.45~0.42)*R  
(R: mác bê tông hay giới hạn bền) 
 
* Qui đổi độ bền của bê tông giữa 2 tiêu chuẩn: f'c = R/1.2 
 
2. Về cốt thép:  
 
* Với ASTM A 615: 
Giới hạn chảy: fy = 0.7*(cấp độ bền)*100  
(VD: cấp độ bền 40ksi có giới hạn chảy 0.7*40*100= 2800kg/cm2) 
 
* Với TCVN 1651 - 1985:  
Giới hạn chảy (cường độ tiêu chuẩn): Rac = Ra*1.15  
(Ra: Cường độ tính toán gốc của cốt thép VN) 

có thể chuyển đổi giữa mác bê tông theo TCVN (M) và cường độ chịu nén đặc trưng 
của bê tông theo ACI (f'c) theo công thức gần đúng sau: 
f'c=0.75xM/1.2=0.62M (*) 
(thường dùng f'c = (0.6 ~ o.65)M). 
dẫn giải như sau: 
Cường độ tiêu chuẩn của BT theo TCVN la Rtc =An.Rn(1-1.64v) 
Với Rn: giá trị trung bình của cường độ các mẫu thử chuẩn - chính là mác bê tông M. 
v: hệ số biến động của cường độ BT, nếu thiếu số liệu thống kê, lấy v =0.15 (theo TCVN). 
An: hệ số đưa độ bền của mẫu thử sang độ bền của kết cấu.  
Do vậy không xét hệ số này trong quá trình chuyển đổi. 
Như vậy sau khi xử lý thống kê, bê tông (TCVN) có cường độ là  
R = M(1-1.64x0.15)= 0.75M 
Xét tới yếu tố cường độ mẫu lập phương (15x15x15cm) bằng khoảng 1.2 cường độ mẫu 
lăng trụ 6x12in. (Giá trị này càng giảm về 1 khi cường độ BT càng cao), ta có thể suy ra 
công thức (*). 
Tuy nhiên đây chỉ là công thức gần đúng vì cách xử lý thống kê của 2 tiêu chuẩn TCVN và 
ACI khác nhau. (Theo ACI để có được BT có cường độ chịu nén đặc trưng tiêu chuẩn là f'c, 
thì phải đảm bảo (i) giá trị trung bình của 3 cặp mẫu thí nghiệm liên tiếp bất kỳ luôn > 
hoặc = f'c với xác suất đảm bảo là 99% và (ii) không có giá trị trung bình của cường độ 
của cặp thí nghiệm nào thấp hơn f'c 500psi hoặc 0.1f'c khi lần lượt f'c < 5000psi hay 
>5000psi với xác suất đảm bảo là 99% ). 

 

Tài liệu tham khảo: ACI 318 -02, TCVN, website: www.reiworld.com, www.ketcau.com 

 


